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TOM TAT

Trong nghién ctru nay, dé phuc vu lap ban dd gen khang bénh xanh lun & béng cé lwdng boi
chau A, ching toi da tién hanh danh gia di truyén tinh khang bénh ctia cac quan thé giira dong
bộng c6 khang xanh lun KXL002 (dwoc chon loc tir gibng bộng cÂộ Nghé An) va cac giộng bong cộ
An D6 nhiộm bộnh B10, BC03 va BC81, dwa trộn lay nhiộm nhan tao bang vecto truyộn bộnh la rộp
béng Aphis Gossypii trong nha Iwéi. Két qua danh gia phan ly tinh khang & cac quan thé dwoc
phan tich, so sanh vé&i ty 1& phan ly di truyén ly thuyét bang phép thir x2. Két qua nghién ctru cho
thay di truyén tinh khang bénh xanh lin & dong bong cé KXL002 dwoc quy dinh béi mét gen troi,
ctng Âb cho nghiộn clru so bd trwộc dộ vé tinh khang bộnh xanh lun cua giộng bộong cộ Nghé An.
Nhirng quan thé da dwoc danh gia tinh khang bénh dwoc lwu gitv dé siv dung cho nhirng nghién
ctru tiép theo nham lap ban dé gen khang va trng dung trong chon giéng béng vai khang bénh xanh
lun cta Viét Nam.

T khéa: Aphis gossypii, bénh xanh lun, dic diém di truyén, Gossypium arborium, tinh khang.

SUMMARY

The characterization of resistance to blue disease (CBD) in cotton was performed using different
mapping populations derived from crosses between a resistant line KXL002 (originated from Asiatic
diploid variety Nghe An) and varieties B10, BC03 and BC81 (originated from India). The evaluation of
resistance to the disease was conducted under the green house condition. The virus was artificially
inoculated using transmission vector Aphis gossypii. The results of CBD screening in populations
were tested using chi-square test in each population. Analyses revealed that cotton blue disease
resistance is controlled by a single dominant gene in KXL002 line, which supported initial hypothesis
of CBD inheritance in Nghe An variety reported previous researches. The F2 populations developed in
this study can be used for mapping of resistance gene to blue disease toward marker assisted
selection in cotton breeding program in Vietnam.

Key words: Aphis gossypii, cotton blue disease, Gossypium arborium, inheritance of
resistance.
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Nghién ctru phan tich di truyén tinh khang bénh xanh lun hai béng ctia dong béng cé KXL002

1. DAT VAN DE

Trong cac loai bénh hai bong, bénh xanh
Itun (cotton blue disease) (CBD) hay con goi
la bénh xanh 1a la loai bénh gay hai quan
trong & ciy bong vai (Gossypium L.). Day la
bénh gay thiét hai kinh t& nghiém trong &
hau hét cac viing nguyén liéu bong cta cac
nuéc trong béng trén thé giéi nam trong
viung nhiét déi va 4 nhiét déi 6 chau Phi,
chau A, Trung Phi vd Nam My (Cauquil,
1977; Correa va cs., 2005, Junior va cs.,
2008). Bénh c6 cac triéu ching dién hinh
kham gén 14 cta virut, 14 chuyén xanh sim,
kho va ria 14 cong cudén phia duéi. Bénh hai 6
giai doan sém gay lun ciy, coi coc anh hudng
dén ra hoa, tao qua. Gin day, nguyén nhan
gdy bénh bude dau duge chidn doan phan tu
c6 lién quan dén virut lun xodan l4 bong
(Cotton leafroll dwarf virus - CLRDV) thuoc
chi Polerovirus, ho Luteoviridae (Correa va
cs., 2005; Silva va cs., 2008). Tuy nhién, mot
loai virut méi thuodc chi Polerovirus, ho
Luteoviridae cung dugc phat hién giy ra
nhiing triéu ching tién trién khong dién
hinh ctia bénh xanh lun: 14 khd va héa d6
trén bé mat. Vi thé, nhiing nghién ciu tiép
theo dé xac dinh va phan lap virut gay bénh
van dang dudc tién hanh (Silva va cs., 2008).

Bénh dudc truyén béi rép bong Aphis
gossypii Glover, 1a m6t loai con trung da
thuc va sbéng trén loai cidy ky chu, theo
phuong thiic truyén bén viing, mam bénh
tén tai lau hon 4 ngay trong rép sau khi
chich hit cay bi bénh (Nguyén Thi Thanh
Binh, 1999). Bénh thudng biéu hién triéu
chiing tit 7 dén 18 ngay sau khi 1ay nhiém va
gdy hai nghiém trong cho ciy bong trong giai
doan trudc 50 ngay tudi (Nguyén Thi Thanh
Binh, 1999).

O nuée ta, bénh xanh lun dugc phat hién
tit nhiing nam 1980. Ké ti d6 dén nay, bénh
xanh lan da tré thanh loai bénh giy hai
nghiém trong nhat trén ciy bong vai (Thai
Tan va Bin Kun, 2001) va 1a tré ngai chinh
trong viéc “tang toc” bang viéc md rong dién
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tich va nang cao ning suit cia nganh bong
Viet Nam. Con dudng lan truyén ctia bénh
trong ty nhién nho coén triing méi gidi 1a rép
bong (Aphis gossypii) ma viéc phong tru, tiéu
diét mat nhiéu chi phi va gay ton hai moi
truong lau dai (Nguyén Thi Thanh Binh,
1999). Do vay, viéc st dung giong khang 1a
lya chon t61 uu nhat trong cong tac quan ly
bénh ciing nhu gidi quyét cac van dé lién
quan dén moéi trudng.

Hién nay, cac giéng béng dang trong phd
bién & cac vung tréong bong nudec ta déu
nhiém bénh xanh lun, cac giong khang nhap
ndi khi dude khao sat tai Nha Ho ciing déu
nhiém bénh (Bao céo tong két dé tai nghién
ctu khoa hoc, 2007, Vién nghién ctiu bong va
PTNN Nha Hé). Nhiing nghién cttu danh gia
nguoén gen khang bénh xanh lun gan day da
phat hién mét s6 dong béng dude chon loc ti
giong boéng cé Nghé An ludng bdi c6 kha
ning khang bénh va tinh khang dugec quy
dinh bdi don gen troi (Ping Minh Tam,
2006). Pay 1a nhiing ngudn gen khang quy
can dugc danh gia chi tiét va khai thac.

Panh gia thong tin vé dic diém di
truyén tinh khang bénh 1a céng viéc quan
trong, giip dinh huéng cho cong tac 1ap ban
do gen khang va cong tac chon giéng bong
vai khang bénh xanh lun. Vi thé, dé phuc vu
cong tac lap ban d6 gen khang bénh xanh
lan 6 dong bong cd KXLO002, nghién ciiu
"Phan tich di truyén tinh khdng bénh xanh
lun hai bong cua dong bong vai KXL002" da
dudc tién hanh.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
2.1.Vat liéu

Dong bong c6 KXL002 khiang bénh xanh
lan dude chon loc tit giong bong cé Nghé An
(Nguyén Thi Minh Nguyét va cs., 2009), cac
giong bong ¢6 An Do B10 (BC75), BCO3,
BC81 va cac quan thé thé hé F,, F,, BC,F,
cua cac cip lai (KXL002 x B10); (KXL002 x
BC03); (KXL002 x BC81).
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Ngudén rép bong Aphis gossypii mang
mam bénh dude luu giii tai Vién Nghién ctiu
béng & PTNT Nha Hé, Ninh Thuan.

2.2. Phuong phap

- Tao ngudn rép lay nhiém:

Thi nghiém duge bo tri trong 16ng ludi
chong rép. Dé chuan bi day da ngudn rép lay
nhiém, chiing t6i da tién hanh tha va nhan
nuoi rép trén cay bong D16-2 nhiém bénh c6
triéu ching bénh xanh lun dién hinh. Rép
sinh séng trén ciy bong bi bénh tiép tuc duge
truyén 1én cdy bong nhiém chudn D16-2 sach
bénh & giai doan 10-15 ngay tudi. Rép trudng
thanh mau vang chua c6 canh sinh soéng trén
cdy bong bi bénh cé cac triéu ching dién
hinh dugc stt dung dé 14y nhiém. Thi nghiém
nay dam bao rép duge ding dé truyén bénh
c6 thoi gian chich hut trén cdy bénh it nhat
hai ngay. Mam bénh ton tai trong rép lau
hon 4 ngay sau khi tach khoi nguén cay bi
bénh (Nguyén Thi Thanh Binh, 1999).

- Lay nhiém bénh xanh lan cho quan thé
bang phuong phap lay nhiém bénh nhan tao
2 14n:

+ Lan 1: Giai doan cay con 10 - 15 ngay
tudi (giai doan cay con c6 2-3 14 that), truyén
bing rép mang mam bénh § tudi trudng
thanh chua c6 canh dudc 14y tit cAy nhiém
chuén (giong bong D16-2) sau hon 2 ngay
chich hut véi mat @6 15 - 25 con/cdy. Phun
thuoc diét rép sau 48 gid 1ay nhiém.

+ Lan 2: Giai doan cay con 40 - 50 ngay
tudi, 1dy nhiém 1an 2 cho cac cay chua bi
bénh.

- Két qua danh gia dugdc ghi nhan sau 35
- 40 ngay lay nhiém. Phuong phap danh gia
bénh dudc tién hanh dya trén mic do biéu
hién bénh xanh lun theo 4 c4p cua Junior va
cs. (2008):

Cap 1: Khong nhiém bénh.

C4p 2: Mau 14 binh thudng nhung 14 bi
bién dang nhe.

Cap 3: La c6 mau dam va bi bién dang
dé nhan thay.

Cap 4: La c6 mau xanh nhat, bi bién
dang nhiéu va gan 14 vang.

Cach tinh diém khéang/mhiém: Cay c6
cap bénh 1: dudc danh gia khang. Cay c6 cap
bénh 2 - 4: dugc danh gia nhiém.

- Thi nghiém danh gia tinh khang dugc
b6 tri ngdu nhién trong nha luéi chéng rép.

- 86 liéu danh gia tinh khang bénh dugc
xti ly thong ké bang chuong trinh Excel.
Phan ly di truyén tinh khang dudc kiém tra
bang phép thii x>

3. KET QUA VA THAO LUAN

Trong nghién ctu, dong bong co
KXLO002 duge st dung lam bé dé tao lap cac
quéan thé F,, F,, BC,F, v6i cac giéng bong cd
nhiém bénh dé danh gia tinh khang bénh
xanh lun. Pay la dong béng khang bénh
xanh lun dudc chon loc ti giong bong cod
Nghé An (Nguyén Thi Minh Nguyét va cs.,
2009). Nghién ctu dic diém di truyén tinh
khéang trudc d6 cua Ding Minh Tam (2006)
trén quan thé dong bong co K00-3 (dudc
chon loc tit gidng bong ¢ Nghé An) va gidng
bong c6 N03-3 da cho thay khéng cé hiéu
qua dong me trong lai thuan nghich d6i véi
tinh khang bénh xanh lun & giéng bong cob
Nghé An va di truyén tinh khang dugc quy
dinh bdi don gen troi. Tuy da c6 nhiing két
luan so bd vé dac diém di truyén tinh khang
bénh xanh lun cta giéng béng cd Nghé An
gitip dinh huéng mot phan trong nghién ciu
lap ban d6 gen khang, nhung dé xac dinh vi
tri gen khang trén ban d6 nhidm sc thé,
cong tac phan tich di truyén tinh khang cua
cac quan thé nghién ctu déng vai tro rat
quan trong.

Dé danh gia tinh khang bénh, cac gidng
bd me cung véi 51, 54, 62 cay F;; 192, 166 va
146 ca thé F, tit mot cay F,; 192, 227 va 207
cay BC,F, ctia 14n lugt cac quan thé (KXL002
x B10), (KXL002 x BC03), (KXL002 x BC81)
dudc gieo trong trong nha luéi, 1ay nhiém va
danh gia theo thang diém 4 c&p cua Junior
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Nghién ctru phan tich di truyén tinh khang bénh xanh lun hai béng ctia dong béng cé KXL002

va cs. (2008) (Hinh 1). M&i ca thé F, va
BC,F, caa tiing quan thé dugc danh d&u va
deo thé s6 cho dén khi két thic thi nghiém.
Két qua danh gia khang/mhiém duge ghi
nhan sau 30 - 45 ngay lay nhiém (Bang 1).
Két qua cho thay, déi véi dong khang (gidng
bo) KXL002, trén tong sd 127 cAy theo dai,
hoan toan khong cé cdy c6 biéu hién triéu
chiing bénh (cdp bénh=1), cdy van sinh
trudng, phat trién binh thuong. Nguge lai,
déi véi cac giong B10, BC03, BC81 (gidng me)
nhiém bénh hoan toan, dat 100% trén téng s6

cay dugc danh gia. Phan 16n cac cay B10,
BC03, BC81 c6 cap bénh duge ghi nhan 6 cip
3 va 4, rat it cay dugc ghi nhan & cip 2;
khéng c6 ciy nao dudc ghi nhan & cdp 1
(khéng bi bénh). Cac cAy nay sau khi lay nhiém
déu hién bénh xanh lun & mic do ning, cay
rut lai va sinh trudng phat trién khong binh
thuong (Hinh 2). Day la triéu ching bénh
ning dién hinh khi cAy bi bénh hai & giai
doan s6m truée 50 ngay tudi. Piéu nay cho
thdy day la thoi gian dé 1ay nhiém va danh
gia bénh thich hgp.

Hinh 1. Cac cAp danh gia bénh xanh lun & cAy bong cé

Cép 1: Khong phiém bénh; Cép 2: Mau la binh thuong nhung la bi biéﬁ dang nhe; Cép 3: La co mau
ddam va bi bien dang dé nhan thay,; Cap 4: La c6 mau xanh ddm, bi bien dang nhiéu va gan la vang

Bang 1. Két qua danh gia ty 1é nhiém bénh xanh lun ctia cac thé hé ctia quan thé

S4 cay khang S4 cay nhiém
Cong thirc Sé cay (cay) (cay) Tong 56 v k'(ao/t: c)_anh
Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap cay nhidm
Thé hé b6 me
KXL002 127 127 0 0 0 0 0,0
B10 121 0 1 3 117 121 100,0
BCO03 96 0 3 5 88 96 100,0
BC81 107 0 4 11 92 107 100,0
Thé hé F1
KXL002 x B10 51 51 0 0 0 0 0,0
KXL002 x BCO3 54 54 0 0 0 0 0,0
KXL002 x BC81 62 62 0 0 0 0 0,0
Thé hé BC,F;
KXL002 x B10 141 75 16 19 31 66 46,8
KXL002 x BCO3 129 58 14 22 35 71 55,0
KXL002 x BC81 135 73 11 23 28 62 45,9
Thé hé F2
KXL002 x B10 271 192 9 5 65 79 411
KXL002 x BC03 227 166 12 24 25 61 26,9
KXL002 x BC81 207 146 13 21 27 61 29,5

* Ty ¢ bénh = Tong s6 cdy nhiém (cdp 2 + 3 + 4) / Tong s6 cdy danh gid x 100
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Hinh 2. Cac cay b6 me KXL002 (Ky hiéu KXL-02) va B10 (Ky hiéu BC75)
sau khi lay nhiém bénh xanh lun

Ty 1& khang theo ddi dugc & cay F, ciaa
cd 3 quan thé la 100%. Sau hai lan lay
nhiém, khéng ghi nhan dugc cay F, cua
quén thé nao c6 biéu hién bénh trén tong s6
cay F, cia 3 quan thé theo d6i. K&t qua nay
cho thady, c6 kha ning tinh khang bénh
xanh lan duge diéu khién bdi mét gen troi.

Néu tinh trang khang bénh xanh lun
dugec diéu khién béi mot gen trdi, theo
Mendel, quan thé BC,F, sé phan ly theo ty
1é 1 khang: 1 nhiém va F, sé phan ly theo ty
1é 3 khang: 1 nhiém. Do d6, s6 liéu thu duge
vé ty 1é tinh khang/nhiém cta cac ca thé
trong quan thé BC,F, va F, dudc kiém tra
bing phép thi y> dé so sanh ty 1& cay
khang/mhiém quan sat véi ty 1& phan ly ly
thuyét 1:1 6 BC,F, va 3:1 6 F,. Theo phép
thi nay, ty 1é phan ly gid thuyét ding khi
x?thuc nghiém thu duge duya trén ty 1& danh
gia khang/nhiém cta cac ca thé ¢ quan thé
BC,F, F, véi xac sudt P>5%.

Két qua danh gia khang/nhiém bénh
xanh lun & quan thé BC, F, va F, cho thdy,
c6 phan ly khang/mhiém rd rét (Hinh 3, 4).
Cac cay nhiém dugc danh gia 6 cidp bénh ti 2
dén 4 va biéu hién triéu ching dién hinh cta
bénh xanh lun, tuy nhién, s6 cdy duge danh
gia nhiém bénh nhe & cap 2 khong nhiéu, da

6 cay nhiém c6 diém cap 3 va cip 4.

Két qua danh gia ty 1& bénh 1an lugt 6 3
quin thé BC, F, ctia dong béng khang véi 3
giébng béng nhiém B10, BC03, BCS81 la
41,1%; 26,9% va 29,5% (Bang 1). Ty 18
khang/mhiém dat dudc 6 3 quin thé la
192/79; 61/166; 61/146, tucng duong véi ty
1é phan ly 1y thuyét 1:1 trong trudng hop
don gen trdi hoan toan quy dinh tinh trang
khang bénh xanh lun véi %, 1an lugt la
2.49, 0,42; 2,21 v6i gia tri P dang tin cay
(11,45%, 51,47; 13,76) (Bang 2).

O cac quan thé F2, ty 16 bénh thu duge
lan lugt & 3 quan thé F, nghién ctu dat
41,1%; 26,9% va 29,5% (Bang 1). Ty 1é
khang/mhiém & quan thé F2 la 192/79;
61/166; 61/146 1an lugt cia quan thé F2
(KXL002 x B10) (KXL002 x BCO03 va
(KXL002 x BC81). Cac ty 1é nay déu tuong
duong véi ty 1&é phan ly 1y thuyét 3:1 trong
trucng hdp don gen troi hoan toan quy dinh
tinh trang khang bénh xanh lun véi 32, lan
lugt 1a 2.49, 0,42; 2,21 véi gia tri P dang tin
cay (11,45%, 51,47; 13,76) (Bang 2). Cac ca
thé cha cac quan thé F, sé dudc luu gii
cung v61 dit liéu danh gia tinh khang cho
nhiing nghién céu lap ban d6 gen khang
tiép theo.
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Nghién ctru phan tich di truyén tinh khang bénh xanh lun hai béng ctia dong béng cé KXL002

Hinh 4. Cay F2 (KXL002 x B10) nhiém bénh xanh lun cé triéu chitng dién hinh

Bang 2. Phan ly tinh khang bénh xanh lun & cac thé hé cua cap lai (KXL002 x B10)
va két qua phép thit x>déi véi tinh di truyén tinh khang bénh xanh lun hai bong

. Thwc nghiém Ly thuyét Tyle
Thé hé ;3 cay) cay) ly thuyét o (OZ )
Khang Nhi&m Khang Nhi&m (K:N)
B6 me
KLX002 127 127 0 127,0 0 1:0
B10 121 0 121 0 121,0 0:1
BCO3 96 0 96 0 96,0 0:1
BC81 107 0 107 0 107,0 0:1
Thé hé F1
KXL002 x B10 51 51 0 51 0 1:0
KXL002 x BC0O3 54 54 0 54 0 1:0
KXL002 x BC81 62 62 0 62 0 1:0
Thé hé BC,F;
KXL002 x B10 141 75 66 70,5 70,5 1:1 0,57 44,8
KXL002 x BC0O3 129 58 7 64,5 64,5 1:1 1,31 25,24
KXL002 x BC81 135 73 62 67,5 67,5 11 0,9 34,38
Thé hé F2
KXL002 x B10 271 192 79 203,25 67,75 3:1 2,49 11,45
KXL002 x BC03 227 166 61 170,25 56,75 3:1 0,42 51,47
KXL002 x BC81 207 146 61 155,25 51,75 3:1 2,21 13,76
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Nhu vay, két qua nghién ctu di truyén
tinh khang bénh xanh lun duya trén phéin ly
tinh khang é BC,F,va F, 6 ca 3 quin thé cho
thdy tinh khang bénh xanh lun 6 dong
KXL002 cua giéng bong c6 Nghé An dudc
phan ly l1an lugt theo ty 1& 1:1 va 3:1, tuong
duong véi ty 1é 1y thuyét trong trusng hop
don gen tréi hoan toan quy dinh tinh trang
khang bénh xanh lun. K&t qua nay cung cd
cho gid thuyét truéc d6 ctia tac gid Diang
Minh Tam (2006): tinh khang bénh xanh lun
¢ giong bong cd Nghé An dugc qui dinh bội
don gen trdi, khi nghién ctu dic diém di
truyén tinh khang bénh cta dong béng co
K00-3. K&t qua nay ciing phu hdp véi nghién
ctiu gan day vé di truyén tinh khang déi véi
bénh xanh lun ¢ cdy bong ludi ti boi ctua
Junior va cs. (2008) ¢ Brazil. Trong nghién
ctu nay, cac ciy bd, me va ca thé caa cac
quén thé F,, F,, BC,F,, gitia hai giéng bong
ludi khang bénh xanh lun CD401, Dela Opal
v6i cac giong nhiém FM966, Makina va
CNPAITA90 duge 1ay nhiém nhan tao bing
rép mang mam bénh ti cdy béng co triéu
chtng dién hinh cta bénh xanh lun. LAy
nhiém dugdc tién hanh mot 1an & giai doan
cAy méi c6 1a that 10 - 12 ngay tudi; hodc hai
ldn 6 cAy trudng thanh: giai doan cay 30
ngay tudi va lap lai 6 giai doan 45 - 60 ngay
tudi. Bénh duge danh gia theo thang diém 4
cap. Nhiing phan tich di truyén tinh khang
bénh xanh lan & cac quin thé bong ludi
nghién ciu cia nhém tac gia cho thay tinh
khang bénh xanh lun dudc chi phéi bdi don
gen troi. Tuy nhién, nhém tac gid chua dua
ra két luan vé gen khang 6 hai giéng bong
ludi nghién ctu 14 cing mot gen hay 1a hai
gen riéng ré.

Di truyén don gen trdi cling da dugc xac
dinh 1a kiéu di truyén d6i v6i nhiéu tinh
trang khang bénh quan trong khac & cay
béong nhu: bénh nim Colletotrichum
(Zandona va cs., 2006), bénh do6m géc 14 gay
ra do vi khuin Xanthomonas axonopodis

(Zandona va cs., 2005; Metha va Arias

(2001), bénh tuyén trung noét san ré
(Mcpherson, 2004).

Junior va cs. (2008) da dit tén cho gen
khang phat hién & hai giong bong ludi CD
401 va Delta Opal 1a Rghl (Resistance to
Gossypium hirsutum Virus 1). Tuy nhién, dé
két luan gen khang tim thay 6 dong bong co
KXL002 va gen khang & hai giong bong ludi
trén cé trung lap hay khong thi cAn phai c6
cac nghién ctu tiép theo.

4. KET LUAN VA DE NGHI

Nghién ctiu da xac dinh dudc di truyén
tinh khang bénh xanh lun ¢ dong béng co
KXL002 duge diéu khién bdi méot gen troi.
Tinh khang trong quan thé F2 gitia dong
bong c6 KXL002 va cac giong bong B10,
BCO03, BC81 phan ly theo ty 1& 3:1.

Dé nghi tiép tuc nghién ctu cac quin thé
da duge danh gia dé st dung cho nghién ctu
x4c dinh gen khang bénh xanh lun 6 cAy béng
¢6 Viét Nam KXL002 va ting dung trong chon
gidng bong vai khang bénh xanh lun.

L&i cam on

Cong trinh nay 1a két qua cua dé tai cap
Nha nudc “Chon giéng bong vai khang bénh
xanh lin bing chi thi phéan ti” thudc chuong
trinh “Ung dung céng nghé sinh hoc trong
linh vuc néng nghiép va PTNT” va cua dé tai
hd trg nghién ciu sinh “Phan tich di truyén
tinh khang bénh xanh lun hai béng ctia dong
bong vai KXL002” thudc chucng trinh
Nghién ctiu khoa hoc cép truong, Trudng Dai
hoc Néng nghiép Ha Noéi.
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TÓM TẮT


 Trong nghiên cứu này, để phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn ở bông cỏ lưỡng bội châu Á, chúng tôi đã tiến hành đánh giá di truyền tính kháng bệnh của các quần thể giữa dòng bông cỏ kháng xanh lùn KXL002 (được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An) và các giống bông cỏ Ấn Độ nhiễm bệnh B10, BC03 và BC81, dựa trên lây nhiễm nhân tạo bằng vectơ truyền bệnh là rệp bông Aphis Gossypii trong nhà lưới. Kết quả đánh giá phân ly tính kháng ở các quần thể được phân tích, so sánh với tỷ lệ phân ly di truyền lý thuyết bằng phép thử χ2. Kết quả nghiên cứu cho thấy di truyền tính kháng bệnh xanh lùn ở dòng bông cỏ KXL002 được quy định bởi một gen trội, củng cố cho nghiên cứu sơ bộ trước đó về tính kháng bệnh xanh lùn của giống bông cỏ Nghệ An. Những quần thể đã được đánh giá tính kháng bệnh được lưu giữ để sử dụng cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm lập bản đồ gen kháng và ứng dụng trong chọn giống bông vải kháng bệnh xanh lùn của Việt Nam.


Từ khóa: Aphis gossypii, bệnh xanh lùn, đặc điểm di truyền, Gossypium arborium, tính kháng.

SUMMARY


The characterization of resistance to blue disease (CBD) in cotton was performed using different mapping populations derived from crosses between a resistant line KXL002 (originated from Asiatic diploid variety Nghe An) and varieties B10, BC03 and BC81 (originated from India). The evaluation of resistance to the disease was conducted under the green house condition. The virus was artificially inoculated using transmission vector Aphis gossypii. The results of CBD screening in populations were tested using chi-square test in each population. Analyses revealed that cotton blue disease resistance is controlled by a single dominant gene in KXL002 line, which supported initial hypothesis of CBD inheritance in Nghe An variety reported previous researches. The F2 populations developed in this study can be used for mapping of resistance gene to blue disease toward marker assisted selection in  cotton breeding program in Vietnam. 


Key words: Aphis gossypii, cotton blue disease, Gossypium arborium, inheritance of  resistance.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong các loại bệnh hại bông, bệnh xanh lùn (cotton blue disease) (CBD) hay còn gọi là bệnh xanh lá là loại bệnh gây hại quan trọng ở cây bông vải (Gossypium L.). Đây là bệnh gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng ở hầu hết các vùng nguyên liệu bông của các nước trồng bông trên thế giới nằm trong vùng nhiệt đới và á nhiệt đới ở châu Phi, châu á, Trung Phi và Nam Mỹ (Cauquil, 1977; Correa và cs., 2005, Junior và cs., 2008). Bệnh có các triệu chứng điển hình khảm gân lá của virut, lá chuyển xanh sẫm, khô và rìa lá cong cuốn phía dưới. Bệnh hại ở giai đoạn sớm gây lùn cây, còi cọc ảnh hưởng đến ra hoa, tạo quả. Gần đây, nguyên nhân gây bệnh bước đầu được chẩn đoán phân tử có liên quan đến virut lùn xoăn lá bông (Cotton leafroll dwarf virus - CLRDV) thuộc chi Polerovirus, họ Luteoviridae (Correa và cs., 2005; Silva và cs., 2008). Tuy nhiên, một loại virut mới thuộc chi Polerovirus, họ Luteoviridae cũng được phát hiện gây ra những triệu chứng tiến triển không điển hình của bệnh xanh lùn: lá khô và hóa đỏ trên bề mặt. Vì thế, những nghiên cứu tiếp theo để xác định và phân lập virut gây bệnh vẫn đang được tiến hành (Silva và cs., 2008).


Bệnh được truyền bởi rệp bông Aphis gossypii Glover, là một loại côn trùng đa thực và sống trên loài cây ký chủ, theo phương thức truyền bền vững, mầm bệnh tồn tại lâu hơn 4 ngày trong rệp sau khi chích hút cây bị bệnh (Nguyễn Thị Thanh Bình, 1999). Bệnh thường biểu hiện triệu chứng từ 7 đến 18 ngày sau khi lây nhiễm và gây hại nghiêm trọng cho cây bông trong giai đoạn trước 50 ngày tuổi (Nguyễn Thị Thanh Bình, 1999). 


ở nước ta, bệnh xanh lùn được phát hiện từ những năm 1980. Kể từ đó đến nay, bệnh xanh lùn đã trở thành loại bệnh gây hại nghiêm trọng nhất trên cây bông vải (Thai Tan và Bin Kun, 2001) và là trở ngại chính trong việc “tăng tốc” bằng việc mở rộng diện tích và nâng cao năng suất của ngành bông Việt Nam. Con đường lan truyền của bệnh trong tự nhiên nhờ côn trùng môi giới là rệp bông (Aphis gossypii) mà việc phòng trừ, tiêu diệt mất nhiều chi phí và gây tổn hại môi trường lâu dài (Nguyễn Thị Thanh Bình, 1999). Do vậy, việc sử dụng giống kháng là lựa chọn tối ưu nhất trong công tác quản lý bệnh cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. 


Hiện nay, các giống bông đang trồng phổ biến ở các vùng trồng bông nước ta đều nhiễm bệnh xanh lùn, các giống kháng nhập nội khi được khảo sát tại Nha Hố cũng đều nhiễm bệnh (Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học, 2007, Viện nghiên cứu bông và PTNN Nha Hố). Những nghiên cứu đánh giá nguồn gen kháng bệnh xanh lùn gần đây đã phát hiện một số dòng bông được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An lưỡng bội có khả năng kháng bệnh và tính kháng được quy định bởi đơn gen trội (Đặng Minh Tâm, 2006). Đây là những nguồn gen kháng quý cần được đánh giá chi tiết và khai thác. 


Đánh giá thông tin về đặc điểm di truyền tính kháng bệnh là công việc quan trọng, giúp định hướng cho công tác lập bản đồ gen kháng và công tác chọn giống bông vải kháng bệnh xanh lùn. Vì thế, để phục vụ công tác lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn ở dòng bông cỏ KXL002, nghiên cứu "Phân tích di truyền tính kháng bệnh xanh lùn hại bông của dòng bông vải KXL002" đã được tiến hành.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP


2.1. Vật liệu


Dòng bông cỏ KXL002 kháng bệnh xanh lùn được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An (Nguyễn Thị Minh Nguyệt và cs., 2009), các giống bông cỏ ấn Độ B10 (BC75), BC03, BC81 và các quần thể thế hệ F1, F2, BC1F1 cuả các cặp lai (KXL002 x B10); (KXL002 x BC03); (KXL002 x BC81).


Nguồn rệp bông Aphis gossypii mang mầm bệnh được lưu giữ tại Viện Nghiên cứu bông & PTNT Nha Hố, Ninh Thuận.


2.2. Phương pháp


- Tạo nguồn rệp lây nhiễm: 


Thí nghiệm được bố trí trong lồng lưới chống rệp. Để chuẩn bị đầy đủ nguồn rệp lây nhiễm, chúng tôi đã tiến hành thả và nhân nuôi rệp trên cây bông D16-2 nhiễm bệnh có triệu chứng bệnh xanh lùn điển hình. Rệp sinh sống trên cây bông bị bệnh tiếp tục được truyền lên cây bông nhiễm chuẩn D16-2 sạch bệnh ở giai đoạn 10-15 ngày tuổi. Rệp trưởng thành màu vàng chưa có cánh sinh sống trên cây bông bị bệnh có các triệu chứng điển hình được sử dụng để lây nhiễm. Thí nghiệm này đảm bảo rệp được dùng để truyền bệnh có thời gian chích hút trên cây bệnh ít nhất hai ngày. Mầm bệnh tồn tại trong rệp lâu hơn 4 ngày sau khi tách khỏi nguồn cây bị bệnh (Nguyễn Thị Thanh Bình, 1999).


- Lây nhiễm bệnh xanh lùn cho quần thể bằng phương pháp lây nhiễm bệnh nhân tạo 2 lần: 


+ Lần 1: Giai đoạn cây con 10 - 15 ngày tuổi (giai đoạn cây con có 2-3 lá thật), truyền bằng rệp mang mầm bệnh ở tuổi trưởng thành chưa có cánh được lấy từ cây nhiễm chuẩn (giống bông D16-2) sau hơn 2 ngày chích hút với mật độ 15 - 25 con/cây. Phun thuốc diệt rệp sau 48 giờ lây nhiễm.


+ Lần 2: Giai đoạn cây con 40 - 50 ngày tuổi, lây nhiễm lần 2 cho các cây chưa bị bệnh.


- Kết quả đánh giá được ghi nhận sau 35 - 40 ngày lây nhiễm. Phương pháp đánh giá bệnh được tiến hành dựa trên mức độ biểu hiện bệnh xanh lùn theo 4 cấp của Junior và cs. (2008):


Cấp 1: Không nhiễm bệnh. 


Cấp 2: Màu lá bình thường nhưng lá bị biến dạng nhẹ.


Cấp 3: Lá có màu đậm và bị biến dạng dễ nhận thấy.


Cấp 4: Lá có màu xanh nhạt, bị biến dạng nhiều và gân lá vàng.


Cách tính điểm kháng/nhiễm: Cây có cấp bệnh 1: được đánh giá kháng. Cây có cấp bệnh 2 - 4: được đánh giá nhiễm. 


- Thí nghiệm đánh giá tính kháng được bố trí ngẫu nhiên trong nhà lưới chống rệp.


- Số liệu đánh giá tính kháng bệnh được xử lý thống kê bằng chương trình Excel. Phân ly di truyền tính kháng được kiểm tra bằng phép thử (2.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


 Trong nghiên cứu, dòng bông cỏ KXL002 được sử dụng làm bố để tạo lập các quần thể F1, F2, BC1F1 với các giống bông cỏ nhiễm bệnh để đánh giá tính kháng bệnh xanh lùn. Đây là dòng bông kháng bệnh xanh lùn được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An (Nguyễn Thị Minh Nguyệt và cs., 2009). Nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng trước đó của Đặng Minh Tâm (2006) trên quần thể dòng bông cỏ K00-3 (được chọn lọc từ giống bông cỏ Nghệ An) và giống bông cỏ N03-3 đã cho thấy không có hiệu quả dòng mẹ trong lai thuận nghịch đối với tính kháng bệnh xanh lùn ở giống bông cỏ Nghệ An và di truyền tính kháng được quy định bởi đơn gen trội. Tuy đã có những kết luận sơ bộ về đặc điểm di truyền tính kháng bệnh xanh lùn của giống bông cỏ Nghệ An giúp định hướng một phần trong nghiên cứu lập bản đồ gen kháng, nhưng để xác định vị trí gen kháng trên bản đồ nhiễm sắc thể, công tác phân tích di truyền tính kháng của các quần thể nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng. 


Để đánh giá tính kháng bệnh, các giống bố mẹ cùng với 51, 54, 62 cây F1;  192, 166 và 146 cá thể F2 từ một cây F1; 192, 227 và 207 cây BC1F1 của lần lượt các quần thể (KXL002 x B10), (KXL002 x BC03), (KXL002 x BC81) được gieo trồng trong nhà lưới, lây nhiễm và đánh giá theo thang điểm 4 cấp của Junior và cs. (2008) (Hình 1). Mỗi cá thể F2 và BC1F1 của từng quần thể được đánh dấu và đeo thẻ số cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Kết quả đánh giá kháng/nhiễm được ghi nhận sau 30 - 45 ngày lây nhiễm (Bảng 1). Kết quả cho thấy, đối với dòng kháng (giống bố) KXL002, trên tổng số 127 cây theo dõi, hoàn toàn không có cây có biểu hiện triệu chứng bệnh (cấp bệnh=1), cây vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường. Ngược lại, đối với các giống B10, BC03, BC81 (giống mẹ) nhiễm bệnh hoàn toàn, đạt 100% trên tổng số 


cây được đánh giá. Phần lớn các cây B10, BC03, BC81 có cấp bệnh được ghi nhận ở cấp 3 và 4, rất ít cây được ghi nhận ở cấp 2; không có cây nào được ghi nhận ở cấp 1 (không bị bệnh). Các cây này sau khi lây nhiễm đều hiện bệnh xanh lùn ở mức độ nặng, cây rụt lại và sinh trưởng phát triển không bình thường (Hình 2). Đây là triệu chứng bệnh nặng điển hình khi cây bị bệnh hại ở giai đoạn sớm trước 50 ngày tuổi. Điều này cho thấy đây là thời gian để lây nhiễm và đánh giá bệnh thích hợp.

[image: image1.jpg]





Hình 1. Các cấp đánh giá bệnh xanh lùn ở cây bông cỏ


Cấp 1: Không nhiễm bệnh; Cấp 2: Màu lá bình thường nhưng lá bị biến dạng nhẹ; Cấp 3: Lá có màu
                  đậm và bị biến dạng dễ nhận thấy; Cấp 4: Lá có màu xanh đậm, bị biến dạng nhiều và gân lá vàng


Bảng 1. Kết quả đánh giá tỷ lệ nhiễm bệnh xanh lùn của các thế hệ của quần thể 


		Công thức

		Số cây

		Số cây kháng (cây)

		Số cây nhiễm
(cây)

		Tỷ lệ bệnh*


(%)



		

		

		Cấp 1

		Cấp 2

		Cấp 3

		Cấp 4

		Tổng số
cây nhiễm

		



		Thế hệ bố mẹ

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002

		127

		127

		0

		0

		0

		0

		0,0



		B10

		121

		0

		1

		3

		117

		121

		100,0



		BC03

		96

		0

		3

		5

		88

		96

		100,0



		BC81

		107

		0

		4

		11

		92

		107

		100,0



		Thế hệ F1

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		51

		51

		0

		0

		0

		0

		0,0



		KXL002 x BC03

		54

		54

		0

		0

		0

		0

		0,0



		KXL002 x BC81

		62

		62

		0

		0

		0

		0

		0,0



		Thế hệ BC1F1

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		141

		75

		16

		19

		31

		66

		46,8



		KXL002 x BC03

		129

		58

		14

		22

		35

		71

		55,0



		KXL002 x BC81

		135

		73

		11

		23

		28

		62

		45,9



		Thế hệ F2

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		271

		192

		9

		5

		65

		79

		41,1



		KXL002 x BC03

		227

		166

		12

		24

		25

		61

		26,9



		KXL002 x BC81

		207

		146

		13

		21

		27

		61

		29,5





* Tỷ lệ bệnh = Tổng số cây nhiễm (cấp 2 + 3 + 4) / Tổng số cây đánh giá ( 100
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Hình 2. Các cây bố mẹ KXL002 (Ký hiệu KXL-02) và B10 (Ký hiệu BC75)
sau khi lây nhiễm bệnh xanh lùn

Tỷ lệ kháng theo dõi được ở cây F1 của cả 3 quần thể là 100%. Sau hai lần lây nhiễm, không ghi nhận được cây F1 của quần thể nào có biểu hiện bệnh trên tổng số cây F1 của 3 quần thể theo dõi. Kết quả này cho thấy, có khả năng tính kháng bệnh xanh lùn được điều khiển bởi một gen trội.

Nếu tính trạng kháng bệnh xanh lùn được điều khiển bởi một gen trội, theo Mendel, quần thể BC1F1 sẽ phân ly theo tỷ lệ 1 kháng: 1 nhiễm và F2 sẽ phân ly theo tỷ lệ 3 kháng: 1 nhiễm. Do đó, số liệu thu được về tỷ lệ tính kháng/nhiễm của các cá thể trong quần thể BC1F1 và F2 được kiểm tra bằng phép thử (2 để so sánh tỷ lệ cây kháng/nhiễm quan sát với tỷ lệ phân ly lý thuyết 1:1 ở BC1F1 và 3:1 ở F2. Theo phép thử này, tỷ lệ phân ly giả thuyết đúng khi (2 thực nghiệm thu được dựa trên tỷ lệ đánh giá kháng/nhiễm của các cá thể ở quần thể BC1F1 , F2 với xác suất P>5%.

Kết quả đánh giá kháng/nhiễm bệnh xanh lùn ở quần thể BC1 F1 và F2 cho thấy, có phân ly kháng/nhiễm rõ rệt (Hình 3, 4). Các cây nhiễm được đánh giá ở cấp bệnh từ 2 đến 4 và biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh xanh lùn, tuy nhiên, số cây được đánh giá nhiễm bệnh nhẹ ở cấp 2 không nhiều, đa

số cây nhiễm có điểm cấp 3 và cấp 4.


Kết quả đánh giá tỷ lệ bệnh lần lượt ở 3 quần thể  BC1 F1 của dòng bông kháng với 3 giống bông nhiễm B10, BC03, BC81 là 41,1%; 26,9% và 29,5% (Bảng 1). Tỷ lệ kháng/nhiễm đạt được ở 3 quần thể là 192/79; 61/166; 61/146, tương đương với tỷ lệ phân ly lý thuyết 1:1 trong trường hợp đơn gen trội hoàn toàn quy định tính trạng kháng bệnh xanh lùn với (2tn lần lượt là 2.49, 0,42; 2,21 với giá trị P đáng tin cậy (11,45%, 51,47; 13,76) (Bảng 2). 


ở các quần thể F2, tỷ lệ bệnh thu được lần lượt ở 3 quần thể F2 nghiên cứu đạt 41,1%; 26,9% và 29,5% (Bảng 1). Tỷ lệ kháng/nhiễm ở quần thể F2 là 192/79; 61/166; 61/146 lần lượt của quần thể F2 (KXL002 x B10) (KXL002 x BC03 và (KXL002 x BC81). Các tỷ lệ này đều tương đương với tỷ lệ phân ly lý thuyết 3:1 trong trường hợp đơn gen trội hoàn toàn quy định tính trạng kháng bệnh xanh lùn với (2tn  lần lượt là 2.49, 0,42; 2,21 với giá trị P đáng tin cậy (11,45%, 51,47; 13,76) (Bảng 2). Các cá thể của các quần thể F2 sẽ được lưu giữ cùng với dữ liệu đánh giá tính kháng cho những nghiên cứu lập bản đồ gen kháng tiếp theo.


[image: image3.jpg]





Hình 3. Phân ly kiểu hình kháng/nhiễm bệnh xanh lùn ở quần thể F2 (KXL002 x B10)


[image: image4.jpg]





Hình 4. Cây F2 (KXL002 x B10) nhiễm bệnh xanh lùn có triệu chứng điển hình


		Bảng 2. Phân ly tính kháng bệnh xanh lùn ở các thế hệ của cặp lai (KXL002 x B10) và kết quả phép thử (2 đối với tính di truyền tính kháng bệnh xanh lùn hại bông


Thế hệ

		Số cây

		Thực nghiệm
(cây)

		Lý thuyết
(cây)

		Tỷ lệ
lý thuyết

		(2tn

		P
(%)



		

		

		Kháng

		Nhiễm

		Kháng

		Nhiễm

		(K:N)

		

		



		Bố mẹ

		

		

		

		

		

		

		

		



		KLX002

		127

		127

		0

		127,0

		0

		1:0

		

		



		B10

		121

		0

		121

		0

		121,0

		0:1

		

		



		BC03

		96

		0

		96

		0

		96,0

		0:1

		

		



		BC81

		107

		0

		107

		0

		107,0

		0:1

		

		



		Thế hệ F1

		

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		51

		51

		0

		51

		0

		1:0

		

		



		KXL002 x BC03

		54

		54

		0

		54

		0

		1:0

		

		



		KXL002 x BC81

		62

		62

		0

		62

		0

		1:0

		

		



		Thế hệ BC1F1

		

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		141

		75

		66

		70,5

		70,5

		1:1

		0,57

		44,8



		KXL002 x BC03

		129

		58

		71

		64,5

		64,5

		1:1

		1,31

		25,24



		KXL002 x BC81

		135

		73

		62

		67,5

		67,5

		1:1

		0,9

		34,38



		Thế hệ F2

		

		

		

		

		

		

		

		



		KXL002 x B10

		271

		192

		79

		203,25

		67,75

		3:1

		2,49

		11,45



		KXL002 x BC03

		227

		166

		61

		170,25

		56,75

		3:1

		0,42

		51,47



		KXL002 x BC81

		207

		146

		61

		155,25

		51,75

		3:1

		2,21

		13,76





Như vậy, kết quả nghiên cứu di truyền tính kháng bệnh xanh lùn dựa trên phân ly tính kháng ở BC1F1 và F2 ở cả 3 quần thể cho thấy tính kháng bệnh xanh lùn ở dòng KXL002 của giống bông cỏ Nghệ An được phân ly lần lượt theo tỷ lệ 1:1 và 3:1, tương đương với tỷ lệ lý thuyết trong trường hợp đơn gen trội hoàn toàn quy định tính trạng kháng bệnh xanh lùn. Kết quả này củng cố cho giả thuyết trước đó của tác giả Đặng Minh Tâm (2006): tính kháng bệnh xanh lùn ở giống bông cỏ Nghệ An được qui định bởi đơn gen trội, khi nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng bệnh của dòng bông cỏ K00-3. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu gần đây về di truyền tính kháng đối với bệnh xanh lùn ở cây bông luồi tứ bội của Junior và cs. (2008) ở Brazil. Trong nghiên cứu này, các cây bố, mẹ và cá thể của các quần thể F1, F2, BC1F1,2 giữa hai giống bông luồi kháng bệnh xanh lùn CD401, Dela Opal với các giống nhiễm FM966, Mákina và CNPAITA90 được lây nhiễm nhân tạo bằng rệp mang mầm bệnh từ cây bông có triệu chứng điển hình của bệnh xanh lùn. Lây nhiễm được tiến hành một lần ở giai đoạn cây mới có lá thật 10 - 12 ngày tuổi; hoặc hai lần ở cây trưởng thành: giai đoạn cây 30 ngày tuổi và lặp lại ở giai đoạn 45 - 60 ngày tuổi. Bệnh được đánh giá theo thang điểm 4 cấp. Những phân tích di truyền tính kháng bệnh xanh lùn ở các quần thể bông luồi nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy tính kháng bệnh xanh lùn được chi phối bởi đơn gen trội. Tuy nhiên, nhóm tác giả chưa đưa ra kết luận về gen kháng ở hai giống bông luồi nghiên cứu là cùng một gen hay là hai gen riêng rẽ. 


Di truyền đơn gen trội cũng đã được xác định là kiểu di truyền đối với nhiều tính trạng kháng bệnh quan trọng khác ở cây bông như: bệnh nấm Colletotrichum (Zandona và cs., 2006), bệnh đốm góc lá gây ra do vi khuẩn Xanthomonas axonopodis  (Zandoná và cs., 2005; Metha và Arias (2001), bệnh tuyến trùng nốt sần rễ (Mcpherson, 2004).


Junior và cs. (2008) đã đặt tên cho gen kháng phát hiện ở hai giống bông luồi CD 401 và Delta Opal là Rgh1 (Resistance to Gossypium hirsutum Virus 1). Tuy nhiên, để kết luận gen kháng tìm thấy ở dòng bông cỏ KXL002 và gen kháng ở hai giống bông luồi trên có trùng lặp hay không thì cần phải có các nghiên cứu tiếp theo. 


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Nghiên cứu đã xác định được di truyền tính kháng bệnh xanh lùn ở dòng  bông cỏ KXL002 được điều khiển bởi một gen trội. Tính kháng trong quần thể F2 giữa dòng bông cỏ KXL002 và các giống bông B10, BC03, BC81 phân ly theo tỷ lệ 3:1. 


Đề nghị tiếp tục nghiên cứu các quần thể đã được đánh giá để sử dụng cho nghiên cứu xác định gen kháng bệnh xanh lùn ở cây bông cỏ Việt Nam KXL002 và ứng dụng trong chọn giống bông vải kháng bệnh xanh lùn.
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